TUẦN 01
Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013

Tập đọc

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU
I.Mục tiêu : 

1. Đọc lưu loát toàn bài:

- Biết cách đọc bài phù hợp với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật ( Nhà Trò, Dế MÌn ).

2. Hiểu các từ ngữ trong bài:

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Dế MÌn có tấm lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bức bất công.

3. Kĩ năng sống thể hiện sự cảm thông. Xác định giá trị. Tự nhận thức về bản thân.

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra đồ dùng học tập:

2.Bài mới:

a. Giới thiệu
- Giới thiệu chủ điểm : Thương người như thể thương thân .

- Giới thiệu bài đọc :Dế MÌn bênh vực kẻ yếu.

b. Bài mới
b1.Luyện đọc:

- Tổ chức cho hs đọc bài, luyện đọc từ khó , giải nghĩa từ.

- Gv đọc mẫu cả bài.
b2.Tìm hiểu bài:

- Em hãy đọc thầm đoạn 1 và tìm hiểu xem Dế MÌn gặp chị Nhà Trò trong hoàn cảnh ntn?
- Nhà Trò bị bọn Nhện ức hiếp đe doạ ntn?

- Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm 
lòng nghĩa hiệp của Dế MÌn?
- Đọc lướt toàn bài và nêu một hình ảnh nhân hoá mà em biết?
- Nêu nội dung chính của bài.
c. Thực hành:

- Gv HD đọc diễn cảm toàn bài.

- HD đọc diễn cảm một đoạn tiêu biểu.

- Gv đọc mẫu.

- Câu chuyện dã giúp em hiểu điều gì?

3. Củng cố:

- Em học được điều gì ở Dế MÌn?

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

-GV nhận xét tiết học.
	- Hs mở mục lục , đọc tên 5 chủ điểm.

- Hs quan sát tranh minh hoạ , nêu nội dung tranh.

- Hs quan sát tranh : Dế MÌn đang hỏi chuyện chị Nhà Trò.

- 1 hs đọc toàn bài.

- Hs nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.

Lần 1: Đọc + đọc từ khó.

Lần 2: Đọc + đọc chú giải.

- Hs luyện đọc theo cặp.

- 1 hs đọc cả bài.

 HS theo dõi

- Dế MÌn đi qua một vùng cỏ xước thì nghe tiếng khóc tỉ tê, lại gần thì thấy chi  chị Nhà Trò gục đầu khóc…
- Nhà Trò ốm yếu, kiếm không đủ ăn, không trả được nợ cho bọn Nhện nên chúng đã đánh và đe doạ vặt lông vặt cánh ăn thịt.

- "Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây…"

Dế MÌn xoè cả hai càng ra,dắt Nhà Trò đi.

-Hs đọc lướt nêu chi tiết tìm được và giải thích vì sao

 - Hs nêu 

- 4 hs thực hành đọc 4 đoạn.

- Hs theo dõi.

- Hs nghe

 -Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp.

- Hs thi đọc diễn cảm.

 -2 hs đại diện của 2 dãy – bình chọn bạn đọc hay nhất

-Ca ngợi Dế MÌn có tấm lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bức bất công.

-HSTL: Đức tính dũng cảm, nghĩa hiệp của Dế Mèn




chính tả

nghe - viết: dế mÌn bênh vực kẻ yếu

I.Mục tiêu :
1. Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài:"Dế MÌn bênh vực kẻ yếu"

2. Làm đúng các bài tập, phân biệt những tiếng có âm đầu l / n hoặc vần an / ang dễ lẫn.

3. Rèn luyện ý thức viết chữ đúng, đẹp, giữ gìn vở sạch.

II.Các hoạt động dạy học :
	1. Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài.(1’)

* Hướng dẫn nghe – viết (6’)

- Gv đọc bài viết.

+Đoạn văn kể về điều gì?

- Tổ chức cho hs luyện viết từ khó, gv đọc từng từ cho hs viết.

* Gv đọc từng câu hoặc cụm từ cho hs viết bài vào vở.(13’)

- Gv đọc cho hs soát bài.

- Thu chấm 5 - 7 bài.

* Hướng dẫn làm bài tập:(13’)

Bài 2a :

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 3a.

- Tổ chức cho hs đọc câu đố.

- Hs suy nghĩ trả lời lời giải của câu đố.

- Gv nhận xét.

3.Củng cố dặn dò(2’)

Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	Hs theo dõi.

- Hs theo dõi, đọc thầm.

-HS trả lời
- Hs luyện viết từ khó vào bảng ,giấy nháp.

- Hs viết bài vào vở.

- Đổi vở soát bài theo cặp.

- 1 hs đọc đề bài.

- Hs làm bài vào vở, 3 hs đại diện chữa bài.

a.Lẫn ; nở nang ; béo lẳn ; chắc nịch ; lông mày ; loà xoà , làm cho.

- ngan ; dàn ; ngang ; giang ; mang ; ngang
- 1 hs đọc đề bài.

- Hs thi giải câu đố nhanh, viết vào bảng con.

- Về nhà đọc thuộc 2 câu đố.


Toán

ôn tập các số đến 100 000

I.Mục tiêu :

- Ôn tập cách đọc, viết số đến 100 000.

- Rèn kĩ năng phân tích cấu tạo số thành các nghìn, trăm, chục...
II.Các hoạt động dạy học :

	1.Kiểm tra:

- Kiểm tra sách vở của hs.

2.Bài mới:

a/ Gíơi thiệu bài-ghi đầu bài:
a.1. Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng.

*Gv viết bảng:        83 251

*Gv viết: 83 001; 80 201 ;  80 001

* Nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề?
*Nêu VD về số tròn chục?

                            tròn trăm?

                            tròn nghìn?

                            tròn chục nghìn?
a.2.Thực hành:

Bài 1: Gv chép lên bảng( Viết số thích hợp vào tia số )
Bài 2: Viết theo mẫu.

- Tổ chức cho hs làm bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 3:Viết mỗi số sau thành tổng.

a.Gv hướng dẫn làm mẫu.

   8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b. 9000 + 200 + 30 + 2 = 923
Bài 4: Tính chu vi các hình sau.

- Tổ chức cho hs làm bài theo nhóm.

- Gọi hs trình bày.

- Gv nhận xét.
* Vẽ hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Chu vi hình đố gấp mấy lần chiều rộng ?

3.Củng cố dặn dò:

- Hệ thống nội dung bài.

- Chuẩn bị bài sau.

-GV nhận xét tiết học.
	- Hs trình bày đồ dùng, sách vở để gv kiểm tra.

- Hs đọc số nêu các hàng.

- Hs đọc số nêu các hàng.
- 1 chục = 10 đơn vị 

  1 trăm = 10 chục.
- 4 hs nêu.

10 ; 20 ; 30…
100 ; 200 ; 300…
1000 ; 2000 ; 3000 …
10 000 ; 20 000 ; 30 000 …
- Hs đọc đề bài.

- Hs nhận xét và tìm ra quy luật của dãy số này.

- Hs làm bài vào vở, 1 hs lên bảng.

20 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000.

- Hs đọc đề bài.

- Hs phân tích mẫu.

- Hs làm bài vào vở, 2 hs lên bảng làm bài.

- 63 850 

- Chín mươi mốt nghìn chín trăm linh chín.

- Mười sáu nghìn hai trăm mười hai.

- 8 105

- 70 008 : bảy mươi nghìn không trăm linh tám. 

- Hs đọc đề bài.

- Hs làm bài vào vở, 3 hs lên bảng.

- Hs nêu miệng kết quả.

7351 ; 6230 ; 6203 ; 5002.
- Hs đọc đề bài.

- Hs làm bài theo nhóm , trình bày kết quả.

Hình ABCD: CV = 6 + 4 + 4 + 3 = 17 (cm)

Hình MNPQ: CV = ( 4 + 8 ) x 2 = 24( cm )

Hình GHIK: CV = 5 x 4 = 20 ( cm )

- Dành cho HS khá giỏi. HS vẽ hình vào vở. Ghi câu trả lời.




Thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2013
Luyện từ và câu

cấu tạo của tiếng

I. Mục tiêu :

1. Nắm được cấu tạo cơ bản của đơn vị tiếng trong tiếng Việt ( gồm 3 bộ phận).

2. Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói chung.

II. Đồ dùng dạy học :

- Kẻ báng sgk, VBT tiếng việt.

III. Các hoạt động dạy học :
	1/Kiểm tra sách vở của hs 1’

2/.Bài mới:32’
a- Giới thiệu bµi-ghi đầu bài:

HĐ1: Phần Nhận xét.

-Trong câu tục ngữ có mấy tiếng?

-Đánh vần tiếng "bầu", ghi lại cách đánh vần đó?

- Gv ghi cách đánh vần lên bảng.

- Tiếng "bầu" do những phần nào tạo thành?
Gv yêu cầu phân tích cấu tạo các tiếng còn lại?
- Tiếng do những bộ phận nào tạo thành?
- Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng 

"bầu"?
- Tiếng nào không có đủ các bộ phận?
Gv cho hs rút ra phần ghi nhớ:

- Gọi hs đọc ghi nhớ.

HĐ2:.PhÇn luyện tập:

Bài 1: Phân tích các bộ phận cấu tạo của tiếng.

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 2: Câu đố.

- Hs đọc câu đố và yêu cầu bài.

- Hs suy nghĩ giải câu đó, trình bày ý kiến.

- Gv nhận xét, chữa bài.

3.Củng cố dặn dò:2’
- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- Hs theo dõi.

- Hs đọc câu tục ngữ và các yêu cầu.

- 14 tiếng.

+ Hs đánh vần thầm.

- Hs đánh vần thành tiếng

- Hs ghi cách đánh vần vào bảng con.

+ Hs trao đổi theo cặp.

- Trình bày kết luận: Tiếng " bầu " gồm 3 phần: âm đầu, vần, dấu thanh. 
+ Hs phân tích các tiếng còn lại vào vở.  
- 1 Số học sinh chữa bài.

+Tiếng do âm đầu, vần, thanh tạo thành

- Tiếng:  thương, lấy, bí, cùng…
- Tiếng:  ơi

+Trong mỗi tiếng vần và thanh bắt buộc phải có mặt.

- 2 hs đọc ghi nhớ.

- Hs đọc đề bài.

- Hs làm bài cá nhân vào vở.

- Hs nối tiếp nêu miệng kết quả của từng tiếng.

Âm đầu   -  vần    -   dấu thanh

- Hs đọc câu đố và yêu cầu bài.

- Hs giải câu đố, nêu miệng kết quả.

Đáp án: đó là chữ : sao.

- Hs chữa bài vào vở.


Kể chuyện
sự tích hồ ba bể

i. Mục tiêu:

1. Rèn kỹ năng nói:

- Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ, hs kể lại được câu chuyện đã nghe, có thể kết hợp lời kể với cử chỉ, nét mặt một cách tự nhiên.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Nhằm giải thích sự hình thành hồ Ba BÓ, ca ngợi những người giàu lòng nhân ái, khẳng định những người giàu lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng.

2. Rèn kỹ năng nghe:

- Có khả năng nghe giáo viên kể chuyện, nhớ chuyện.

- Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.

II. Đồ dùng dạy học :

- Tranh minh hoạ truyện đọc ở sgk.

III.Các hoạt động dạy học :

	1 Giới thiệu bài .1’
- Giới thiệu tranh về hồ Ba Bể.

2. Gv kể chuyện:6’
- Gv kể 2 lần:

Lần 1: kể ND chuyện.

Lần 2 : kể kèm tranh.
	- Hs theo dõi .

- Hs theo dõi.



	3. H​ướng dẫn kể chuyện :26’

- Gọi hs giải nghĩa một số từ khó.

- Gọi hs đọc gợi ý ở sgk.

+ Gv nêu tiêu chí đánh giá:

- Nội dung đúng: 4 điểm.

- Kể hay , phối hợp cử chỉ, điệu bộ khi kể.

- Nêu đ​ược ý nghĩa :1 điểm .

Trả lời đ​ược câu hỏi của bạn: 1 điểm.

+ HS thực hành kể:

- Hs kể chuyện theo cặp.

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Tổ chức cho hs kể thi.

+ HD trao đổi cùng bạn về câu chuyện vừa kể dựa vào tiêu chí đánh giá.

- Gv cùng hs bình chọn bạn kể chuyện hay 

- Khen ngợi hs.

4.Củng cố dặn dò :2’
-Nhận xét tiết học.
	- HS giải nghĩa từ ở chú giải.

- HS nối tiếp đọc gợi ý.

-Hs đọc tiêu chí đánh giá.

- Nhóm 2 hs kể chuyện.

- Các nhóm hs kể thi từng đoạn và toàn bộ câu chuyện , nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Hs đặt câu hỏi cho bạn trả lời về câu chuyện vừa kể.

- Bình chọn bạn kể hay nhất,nêu ý nghĩa câu chuyện đúng nhất.


Toán
ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo)
I.Mục tiêu :  Giúp hs ôn tập về:

- Tính nhẩm. Tính cộng, trừ các số có đến 5 chữ số, nhân (chia) các số có đến 5 chữ số với ( cho ) số có một chữ số.

- So sánh các số đến 100 000

- Đọc bảng thống kê và tính toán, rút ra một số nhận xét từ bảng thống kê.

II.Các hoạt động dạy học :
	1.Bài cũ:(5’)

- Gọi hs chữa bài tập.

Tính chu vi của hình chữ nhật sau:
3cm
                  6cm
- Nhận xét-ghi điểm.
2.Bài mới:28’
a/- Giới thiệu bài.

b/Hướng dẫn ôn tập.
Bài 1: Tính nhẩm.

- Yêu cầu hs nhẩm miệng kết quả.
- Gv nhận xét.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- Gọi hs đọc đề bài.

+Nhắc lại cách đặt tính?

- Yêu cầu hs đặt tính vào vở và tính, 3 hs lên bảng tính.

- Chữa bài , nhận xét.

Bài 3:Điền dấu : > , < , =

- Muốn so sánh 2 số tự nhiên ta làm ntn?
- Hs làm bài vào vở, chữa bài.

- Gv nhận xét.
Bài 4:Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé và từ bé đến lớn.

- Nêu cách xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé?
- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.
3.Củng cố dặn dò:(2’)

- Hệ thống nội dung bài.

-Chuẩn bị bài sau.

	- 1 hs lên bảng tính.

- Hs theo dõi.
- 1 hs đọc đề bài.

- Hs tính nhẩm và viết kết quả vào vở, 2 hs đọc 

kết quả.

9000 - 3000 = 6000

8000 : 2 = 4000

8000 x 3 = 24 000

- 1 hs đọc đề bài.

- Hs đặt tính và tính vào vở.
* Nhắc lại cách đặt tính, thứ tự tính
- Hs đọc đề bài.

- Hs nêu cách so sánh 2 số: 5870 và 5890

+Cả hai số đều có 4 chữ số
+Các chữ số hàng nghìn, hàng trăm giống nhau

+ở hàng chục :7<9 nên 5870 < 5890

- Hs thi làm toán tiếp sức các phép tính còn lại.

- Hs đọc đề bài.

- Hs so sánh và xếp thứ tự các số theo yêu cầu , 2 hs lên bảng làm 2 phần.

a, 56731 < 65371 < 67351 < 75631

b.92678 > 82697 > 79862 > 62978
-HS nhắc lại khi trừ, cộng các phép tính có mươn, có nhớ



Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013

Tập đọc

mẹ ốm

i. mục tiêu:

1.Đọc lưu loát trôi chảy toàn bài.

- Đọc đúng các từ và câu.

- Biết đọc diễn cảm bài thơ: Đäc đúng nhịp điệu, giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

2.Hiểu ý nghĩa của bài: Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ với người mẹ bị ốm.
- Thể hiện sự cảm thông. Xác định giá trị. Tự nhận thức về bản thân.

3.Học thuộc lòng bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1.Bài cũ:5’
- Gọi hs đọc bài " Dế MÌn bênh vực kẻ yếu".

- Gv nhận xét, cho điểm.
	- 2 hs đọc nêu ý nghĩa của bài.



	2.Bài mới:28’
a. Giới thiệu bài –ghi đầu bài.

- Tranh vẽ gì?

b. Luyện đọc, tìm hiểu
b1. Luyện đọc:

- Tổ chức cho hs đọc bài, luyện đọc từ khó,  giải nghĩa từ.

- Gv đọc mẫu cả bài.
b2.Tìm hiểu bài:

- Em hiểu những câu ở khổ thơ 1 nói lên 
điều gì?

- Sự quan tâm của xóm làng đối với mẹ bạn nhỏ ntn?
- Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình cảm yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ?

- Nêu nội dung chính của bài.

c . Thực hành: 
Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- Gv HD đọc diễn cảm toàn bài.

- HD + đọc mẫu diễn cảm khổ thơ 4 + 5

- Tổ chức cho hs đọc bài.

- Bài thơ giúp em hiểu ra điều gì ?

d.Áp dụng:2’
- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- Hs quan sát tranh minh hoạ, nêu nội dung tranh.

- 1 hs đọc toàn bài.

- Hs nối tiếp đọc từng khổ thơ trước lớp.

Lần 1: Đọc + đọc từ khó.

Lần 2: Đọc + đọc chú giải.

- Hs luyện đọc theo cặp.

- 1 hs đọc cả bài.

- Mẹ ốm không ăn được trầu, không đọc được truyện, không làm lông được.

- Cô bác đến thăm cho trứng , cam , anh y sỹ mang thuốc vào.

- Bạn xót thương mẹ, mong mẹ chóng khỏi, làm mọi việc để mẹ vui, thấy mẹ có ý nghĩa to lớn đối với mình.

- Hs nêu .

- 3 hs thực hành đọc cả bài.

- Hs theo dõi.

- Hs luyện đọc diễn cảm theo cặp.

- Hs thi đọc diễn cảm.

-Cần có tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn với người mẹ.


Tập làm văn

thế nào là  kể chuyện ?
 i.mục tiêu :

1.Hiểu được những đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện. Phân biệt được văn kể chuyện với những loại văn khác.

2.Bước đầu biết xây dựng một bài văn kể chuyện.

II.ĐỒ dùng dạy học :

-VBT tiếng việt.

- Bảng phụ ghi sẵn các sự việc chính.

III.Các hoạt động dạy học :
	1. Mở ®Çu:Gv kiểm tra sách vở của hs.1’

2. Bài mới.32’

a.Giới thiệu bài.

b .Phần nhận xét.

Bài 1: Kể chuyện và trả lời câu hỏi
- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện

- Tổ chức thảo luận để trả lời câu hỏi:

+Các nhân vật?
+Các sự việc chính?
+ý nghĩa?
Bài 2:

- Bài văn có nhân vật không?

- Bài văn có kể những sự việc xảy ra đối với nhân vật không?

-Gv kết luận: Bài Hồ Ba Bể không phải là 

văn  kể chuyện.

Bài 3: Thế nào là văn kể chuyện ?

*.Ghi nhớ:

- Gọi hs đọc ghi nhớ.

- Nêu ví dụ về văn kể chuyện?
HĐ3.LuyÖn tập:

Bài 1:

- Xác định các nhân vật trong chuyện? 

+Gv HD kể: Truyện cần nói sự giúp đỡ của em đối với người phụ nữ, khi kể xưng tôi hoặc em.

- Gv nhận xét, góp ý.

Bài tập 2: 

- Nêu những nhân vật trong câu chuyện của em ?

- Nêu ý nghĩa của chuyện?

3.Củng cố dặn dò:2’
- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	Hs theo dõi

- 1 hs đọc đề bài.

- 1 hs kể chuyện " Sự tích Hồ Ba Bể ".

- Nhóm 4 hs làm bài. Đại diện nhóm nêu kết quả.

a.Các nhân vật : 

+Bà cụ ăn xin

+ 2 mẹ con người nông dân

+ Những người dự lễ hội

b.Các sự việc:

c.ý nghĩa  của chuyện: Ca ngợi những người có lòng nhân ái.

- Hs đọc đề bài.

- Trả lời câu hỏi cá nhân-Không có nhân vật

- Không. Chỉ có những chi tiết giới thiệu về hồ Ba Bể.

Hs trả lời

- 2 hs nêu ghi nhớ.

- Hs đọc đề bài.

- Em, một phụ nữ có con nhỏ.

- Hs suy nghĩ cá nhân.

- Hs tập kể theo cặp.

- Hs thi kể trước lớp.

+Hs đọc đề bài.

- Em và 2 mẹ con người phụ nữ.

- Quan tâm giúp đỡ nhau là một nếp sống đẹp.

-HS nhắc lại phând ghi nhớ

- HS  học bài ở nhà chuẩn bị bài sau


Toán

ôn tập các số đến 100 000 (TT).
I.Mục tiêu :  

- Luyện tập tính giá trị của biểu thức.

- Luyện tìm thành  phần chưa biết của phép tính.

- Luyện giải bài toán có lời văn.

II.ĐỒ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học :
	1.Kiểm tra bài cũ:5’
- Gọi hs chữa bài tập 5 tiết trước.

- Gv nhận xét cho điểm.

2.Bài mới.28’
a- Giới thiệu bµi-ghi đầu bài.

b.Thực hành:

Bài 1: Tính nhẩm:

+Nêu thứ tự thực hiện?

- Gọi hs nối tiếp nêu miệng kết quả.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- Gọi hs đọc đề bài.

+Nêu cách đặt tính?

- Tổ chức cho hs đặt tính vào vở và thực hiện, gọi 2 hs  lên bảng thực hiện.

- Chữa bài, nhận xét.
Bài 3: Tính giá trị biểu thức.

+Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức?

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân, chữa bài.

- Gv nhận xét.
Bài 4: Tìm x. (Giành HS Kha, giỏi)
- Gọi hs đọc đề bài.

+Muốn tìm số hạng ( số bị trừ, thừa số, số bị chia ) chưa biết?

- Tổ chức cho hs làm bài vào vở, chữa bài.

- Gv nhận xét.

Bài 5: giải bài toán. (Giành HS Kha, giỏi)
- Gọi hs đọc đề bài.

+Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu hs làm bài cá nhân, 2 hs lên 
bảng tóm tắt và giải.

- Gv chữa bài, nhận xét.

3.Củng cố dặn dò:2’
- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- 1 hs lên chữa bài.

- Hs theo dõi.

- 1 hs đọc đề bài.

-Hs nêu

- Hs nhẩm miệng , nêu kết quả.

a.4000 ; 40 000 ;  0   ; 2000

b.63 000 ; 1000 ; 10 000  ; 6000

- Hs đọc đề bài.

- 2 hs lên bảng , lớp làm vào bảng con.

  6083         28 763        2570

+             -                  x 

  2378          23 359            5

  8461           05404      12 850
- 1 hs đọc đề bài.

- Hs làm vào vở, 2 hs lên bảng.

- Hs đọc đề bài.

- Hs làm bài vào vở, trình bày.

X x 2 = 4826     x : 3 = 1532

x= 4826 : 2        x = 1532 x 3

x = 2413             x = 4596
- 1 hs đọc đề bài.

- 2 hs lên tóm tắt và giải.

              Bài giải

Một ngày nhà máy sản xuất đ­îc :

     680 : 4 = 170 ( chiếc)

Bảy ngày nhà máy sản xuất được:

    170 x 7 =1190 ( chiếc)

           Đáp số : 1190 chiếc.


LỊCH SỬ
môn lịch sử và địa lý
I. Mục tiêu:

Học xong bài này hs biết:

- Vị trí địa lý, hình dáng của đất nước ta.

- Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lịch sử, một Tổ Quốc.

- Một số yêu cầu khi học môn lịch sử và địa lý.

II.ĐỒ dùng dạy học :

-Hình sgk.

III.Các hoạt động dạy học :
	1.Kiểm tra:2’
- Kiểm tra sách vở đồ dùng của hs.

2.Bài mới.30’
a- Giới thiệu bài.

HĐ1: Làm việc cả lớp.

- Gv giới thiệu vị trí của đất nước ta và cư dân sống ở mọi vùng.

- Yêu cầu hs chỉ vị trí đất nước ta trên bản đồ.
HĐ2:Làm việc theo nhóm.

- Gv phát cho mỗi nhóm 1 tranh ảnh về cảnh sinh hoạt của một dân tộc của một số vùng.

- Yêu cầu hs mô tả lại cảnh sinh hoạt đó.

*Gv kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có nét văn hoá riêng xong đều có chung một Tổ quốc, một lịch sử.

HĐ3:Làm việc cả lớp.

- Để nước ta tươi đẹp như ngày nay, ông cha ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Em hãy kể một sự kiện chứng minh điều đó?

3.Củng cố dặn dò:3’
- Hãy mô tả sơ lược cảnh thiên nhiên và đời sống con người nơi em ở?

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- Hs trình bày đồ dùng học tập cho gv kiểm tra

- Hs theo dõi.

- Hs lắng nghe.

- Hs chỉ bản đồ nêu vị trí đất nước ta và xác định tỉnh Đăk Lăk nơi em sống.

- Nhóm 4 hs quan sát tranh, mô tả nội dung tranh của nhóm được phát.

- Đại diện nhóm trình  bày kết quả.

- Hs kể sự kiện mình biết theo yêu cầu.

- 2 - 3 hs kể về quê hương mình.





Chiều thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013
Toán (tăng thêm)

Luyện tập các phép tính
I.Mục tiêu:

- Cách đọc, viết số đến 100 000.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với số đến 100000; giải bài toán có liên quan.
II.Các hoạt động dạy học:
	1. Ôn tập kiến thức:

Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng.

*Gv viết bảng:        85 152

*Gv viết:    83 896; 80 123 ;  80 451

* Nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề?
2. Luyện tập
a. Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập  trong vở bài tập.
-Hướng dẫn học sinh yếu; chấm bài; nhân xét chữa bài.
b. Luyện tập

Bài 1. Cho 3 chữ số 1, 2, 3. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên. Tính nhanh tổng các số trên.
Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

b. (81072 - 16342) x 3

c. 1255 + 265 + 745 + 735

d. (10+20+30+40+50) x (15 x 4-60)+60
3. Củng cố,dặn dò:

 Cho học sinh chỉ lại các hàng của số 

145 789

-GV nhận xét tiết học
	Hs đọc số nêu các hàng.

- Hs đọc số nêu các hàng.

- 10 đơn vị =1 chục  

- 10 chục = 1 trăm 

 -10 trăm = 1 nghìn
-HS làm bài tập

-1 HS yếu trình bày miệng

HS làm bài tập

Bài 1. Các số đó là :

123 ; 132 ; 213 ; 231 ; .....

Tính tổng : 

- Các các hàng mỗi chữ số đều xuất hiện hai lần.

Tổng trong mỗi hàng là : (1+2+3)x2=12

Ta cộng như sau : hàng ĐV : viết 2 nhớ 1. Hàng chục : 12 nhớ 1 là 13, viết3 nhớ 1. Hàng trăm : 12 nhớ 1 là 13. Tổng là : 1332.
HS tự tính.

- Nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính.

HS trả lời




Tiếng việt (tăng thêm)
Luyện tập cấu tạo của tiếng

I. Mục tiêu

- Củng cố kiến thức về cấu tạo của tiếng.
- Luyện tập phân tích cấu tạo các bộ phận của tiếng.

II. Các hoạt động dạy học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Tiếng gồm mấy bộ phận ? Là những bộ phận nào?

- Bộ phận nào không thể thiếu?

2. Luyện tập

a. Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập  trong vở bài tập.
-Hướng dẫn học sinh yếu; chấm bài; nhân xét chữa bài.
b. Luyện tập

Bài 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của tiếng trong hai câu thơ theo mẫu:
Thương nhau chia củ sắn lùi

Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng

Bài 2. Tìm 10 tiếng chỉ gồm hai bộ phận.

3. Củng cố

- Tiếng gồm những bộ phận nào? Bộ phận nào không thể thiếu?

GV đánh giá, dặn dò.
	HS trả lời.

Lớp nghe, nhận xét

HS làm một số bài trong vở bài tập

HS làm bài vào vở

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Thương

Th

ương

Ngang

Nhau

Nh

au
Ngang

Chia

Ch

Ia
Ngang

Củ

C

U
hỏi

HS tìm, trình bày miệng ; ghi vở

Ví dụ : yêu ; ông ; ong ; ....


Tiếng việt (tăng thêm)
Nhớ viết: mẹ ốm

I. Mục tiêu

- Nhớ viết đoạn từ: “Mẹ vui, con có quản gì... đến hết”. Trình bày sạch đẹp, đúng thể thơ.
- Tìm từ phân biệt chính tả các tiếng có phụ âm đầu n/ l.

- Nâng cao ý thức giữ vở sạch,  viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy học : Vở chính tả
III. Các hoạt động dạy học

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Điền n/l vào chỗ chấm: 

...ước ...on ...à ....ước ....on nhà

...ắng ...ên ...óng ...ánh ...ong ...anh một vùng
- Kiểm tra vở bài tập: GV kiểm tra một số bài.

2. Nhớ viết: Mẹ ốm

a. Tìm hiểu bài; Hướng dẫn viết

- Gọi HS đọc bài

- Tổ chức thảo luận: Đoạn thơ nói về điều gì?
- Tổ chức cho hs luyện viết từ khó, gv đọc từng từ cho HS viết: quản; sắm; vai chèo; quanh; sách; ...
* GV hướng dẫn trình bày thể thơ lục bát; hướng dẫn tư thế...
b. Nhớ viết: GV theo dõi; giúp đỡ HS hoàn thành bài viết.
- Thu chấm 5 - 7 bài.
* Soát lỗi; sửa lỗi

- Yêu cầu HS tự soát lỗi ; gạch chân bằng chì. Ghi phần sửa lỗi.
c. Điền l hay n v ào chỗ chấm:
- Hôm ...ay, trời ...ắng chang chang, ...óng ....ực ...µm mọi người ...o ...ắng.
- .... trên xóm dưới ...ô ...ức đón con ...ước
- Tre ...ứa mọc ...an ...ên tận đỉnh ...ói.
- Gv nhận xét.

3.Củng cố dặn dò(2’)

Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

	HS điền vào giấy nháp; 2 HS lên bảng làm bài.

HS tự kiểm tra chéo.

- Hs theo dõi, đọc thầm.

-HS trả lời: Bạn nhỏ làm mọi việc để mẹ được vui. Thể hiện sự quan tâm; tình yêu của bạn nhỏ dành cho mẹ

- Hs luyện viết từ khó vào bảng con 
- Hs viết bài vào vở.

- Đổi vở soát bài theo cặp.

- Một số HS lên bảng sửa lỗi
- 1 hs đọc đề bài.

- Hs làm bài vào vở, 3 hs đại diện chữa bài.




Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2013
Luyện từ và câu

luyện tập về cấu tạo của tiếng
i.mục tiêu:

1. Phân tích cấu tạo  của tiếng trong một số câu nhằm củng cố thêm kiến thức đã học trong tiết trước.

2. Hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau trong thơ.

II.ĐỒ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi sẵn cấu tạo của tiếng và phần vần.

- VBT Tiếng việt 4 –tập 1.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.Kiểm tra bài cũ:5’
- Phân tích 3 bộ phận của các tiếng: Lá lành đùm lá rách.

2.Bài mới:28’
a.Giới thiệu bài:

b.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1: Phân tích cấu tạo của từng tiếng.

- Gọi hs đọc câu tục ngữ.

- Tổ chức cho hs làm bài theo cặp.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 2: Tìm những tiếng bắt vần trong câu tục ngữ trên?

- Gọi hs nêu miệng kết quả.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 3: Ghi lại những tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ.

- Gọi hs đọc đề bài.

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân vào vở, chữa bài.

- Gv nhận xét.

Bài 4: Thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau?

Bài 5: Giải câu đố.
	- 2 hs lên bảng chữa bài, lớp làm vào nháp.

- Hs theo dõi.

- 1 hs đọc đề bài.

- Nhóm 2 hs phân tích cấu tạo của từng tiếng.

- Các nhóm nêu kết quả.

+1 hs đọc đề bài.

- Những tiếng bắt vần là:

Ngoài - hoài ( giống nhau vần oai)

- 1 hs đọc đề bài.

- Hs đọc các câu tục ngữ. Tìm tiếng bắt vần, nêu kết quả.

Choắt - thoắt; xinh - nghênh

- Là hai tiếng có phần vần giống nhau.

- 1 hs đọc đề bài.

	- Gọi hs đọc câu đố.

- Tổ chức cho hs suy nghĩ nêu miệng lời giải câu đố.

- Gv kết luận.

3.Củng cố dặn dò:2’
- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc câu đố, tìm lời giải, nêu nhanh kết quả tìm được.

Dòng 1: chữ út; dòng 2: chữ: ú

Dòng 3, 4: để nguyên: chữ  bút.

- HS chuẩn bị bài sau


toán

biểu thức có chứa một chữ

I.Mục tiêu :
- Bước đầu nhận biết biểu thức có chứa một chữ.

- Biết cách tính giá trị biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.

II.ĐỒ dùng dạy học:

- Tranh phóng to ví dụ ở sgk.

III.Các hoạt động  dạy học:

	1.Kiểm tra:5’
- Gọi hs chữa bài 4 tiết trước.

- Chữa bài, nhận xét, cho điểm.

2.Bài mới:30’
a.Giới thiệu bài.

b.Giới thiệu biểu thức có chứa một chữ:

- Gv đưa ví dụ trình bày trên bảng:

Gv đưa ra các tình huống:

VD: Có 3 thêm 1, có tất cả: 3 + 1
     Có 3 thêm 2, có tất cả: 3 + 2

     Có 3 thêm 3, có tất cả: 3 + 3

     Có 3 thêm a, có tất cả : 3 + a

- Nếu thêm a quyển vở,  Lan có …quyển?

*Gv: 3 + a là biểu thức có chứa một chữ.

- Gv yêu cầu tính với a = 4 ; a = 5 …
*Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a

c.Thực hành:

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức.

- Yêu cầu nêu cách làm.

- Hs làm bài vào vở, 2 hs lên bảng làm bài.

= Chữa bài, nhận xét.

Bài 2:Viết vào ô trống.

- Hs đọc đề bài.

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 3: Tính giá trị biểu thức 250 + m với 

m = 10

m= 0

m = 80 
m = 30

3.Củng cố dặn dò:3’

GV: lấy ví dụ nêu lại các tính

- Nhận xét tiết học
	- 1 hs lên bảng, chữa bài.

- Hs theo dõi.

- Hs tính giá trị từng cột , có thể cho các số khác 

ở cột thêm.

- Lan có: 3 + a quyển.

- 3 hs nêu lại nội dung : 3+ a là biểu thức có chứa một chữ.

- Hs tính

Với a = 4 ta có: 3 + 4 = 7

Với a = 5 ta có: 3 + 5 = 8

7 ; 8 là giá trị của biểu thức 3 + a

- 1 hs đọc đề bài.

- Hs làm theo nhóm phần a, thống nhất cách làm.

- Hs làm bài cá nhân phần b, c

b.NÕu b = 4 thì 6 - b = 6 - 4 = 2

- 2 hs lên bảng chữa bài.
- Hs nêu cách làm.

- Hs làm bài vào vở, chữa bài.

x = 30 thì 125 + x = 125 + 30 = 155

x = 100 thì 125 + x = 125 + 100 = 225

y = 200 thì y - 20 = 200 - 20 = 180

- 1 hs đọc đề bài.

- Hs thi giải theo tổ.

m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280


ĐỊA LÍ
Làm quen với bản đồ

i.mục tiêu:

Học xong bài này hs biết:
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ.

- Một số yếu tố về bản đồ: tên ,phương hướng; tỉ lệ, kí hiệu bản đồ.

- Các kí hiệu của một số đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ.

II.ĐỒ dùng dạy học:

- Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam.

III.Các hoạt động dạy học :

	1.Kiểm tra.

- Môn lịch sử và địa lí giúp em hiểu điều gì?

2.Bài mới:

a. Giới thiệu bài.

b. Giới thiệu bản đồ:
	- 2 hs nêu.

- Hs theo dõi.



	B1: Gv treo các loại bản đồ.

- Nêu tên các bản đồ? Chỉ một số vị trí thể 

hiện trên bản đồ?
B2: Gv chữa bài, kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định.

c. Cách xem bản đồ.

- Yêu cầu quan sát hình 1, 2.

- Chỉ vị trí hồ Hoàn Kiếm. đền Ngọc Sơn trên bản đồ?

- Ngày nay muốn vẽ bản đồ, chúng ta 
thường phải làm ntn?

d. Một số yếu tố của bản đồ:

- Tên bản đồ cho ta biết điều gì?

- Đọc tên bản đồ hình 3?

- Người ta quy ước các hướng trên bản đồ ntn?

- Chỉ các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ hình 3?

- Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì?

- Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 2 và cho biết1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu cm trên thực tế?

- Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào?

e. Thực hành vẽ một số kí hiệu trên bản đồ

- Gọi hs đọc các kí hiệu trên bản đồ hình 3.

- Tổ chức chức cho hs làm việc theo cặp.

- Gv chữa kết quả, nhận xét.

3. Củng cố dặn dò:

- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.


	- Hs nêu tên bản đồ, chỉ bản đồ và đọc tên các vị trí vừa chỉ.

- Hs quan sát bản đồ.

- 2 hs lên bản chỉ bản đồ.

- Chụp hình, chia khoảng cách, thu nhỏ

theo tỉ lệ nhất định, lựa chọn kí hiệu.

- Cho biết phạm vi thể hiện và những thông tin chủ yếu.

- 3 hs đọc.

- Trên Bắc; dưới Nam; phải Đ«ng; trái Tây.

- Hs thực hành lên chỉ các hướng trên bản đồ.

- Biết diện tích thực tế được thu nhỏ theo tỉ lệ ntn.

- 1 cm trong bản đồ ứng với 20000 cm trên thực tế.

- Hs nêu.

- 2 hs đọc.

- 1 hs vẽ, 1 hs đọc các kí hiệu bạn vừa vẽ.



Toán (tăng thêm)

Luyện tập tính giá trị biểu thức
I.Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức tính giá trị biểu thức có chứa một chữ.
- Vận dụng tính giá trị biểu thức, giải bài toán có liên quan.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán, trình bày khoa học.
II.Các hoạt động dạy học:
	1. Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập  trong vở bài tập.

-Hướng dẫn học sinh yếu; chấm bài; nhân xét chữa bài.
2. Luyện tập

Bài 1. Điền số thích hợp:
a

a+7384

5815-a

a x 4

a : 4

2616

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức

a. m x 5 +2013 với m = 2013
b. m x 2 + m x 3 - m x 5 với m = 1998
c. (m : 1 - m x 1) x 10 x 20 x 30 +40 với m = 999
3. Củng cố,dặn dò:

 Cho học sinh chỉ lại các hàng của số 

145 789

-GV nhận xét tiết học
	- HS làm bài tập

- 1 HS yếu trình bày miệng

HS làm bài tập

HS làm bài. Trình bày:
b. m x 2 + m x 3 - m x 5
= m x (2 +3-5)

= m x 0

= 0

Vậy m=1998 thì m x 2 + m x 3 - m x 5 = 0.
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KHOA HỌC

con người cần gì để sống.

I.Mục tiêu :    Sau bài học hs có khả năng:

- Nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình.

- Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ có con người mới cần trong cuộc sống.

II.ĐỒ dùng dạy học :

· Hình trang 4 ; 5 sgk.

· VBT khoa học
III. Các hoạt động dạy học:

	1.Kiểm tra đồ dung học tập của hs

2/Dạy bài mới 

a/ Giới thiệu bài- ghi đầu bài :
b/ Tìm hiểu bài:

B1: Gv hỏi: - Kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống của mình?

B2: Gv tóm tắt ghi bảng:

- Những điều kiện cần để con người duy trì sự sống và phát triển là: 

B3: Gv nêu kết luận
HĐ2: Làm việc theo nhóm.

- Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống?

- Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống con người còn cần những gì?

3.HĐ3: Trò chơi: Cuộc hành trình đến hành tinh khác.

*Cách tiến hành:

B1:TỔ chức .

- Gv chia lớp thành 4 nhóm.

B2:HD cách chơi và chơi.

B3:Gv cho hs nhận xét, bình chọn  nhóm chơi xuất sắc nhất.

3.Củng cố dặn dò:

- Con người cần gì để sống?

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	Hs chuẩn bị sách vở

Hs nghe giới thiệu

- 1 số hs nêu ý kiến.

VD: nước ; không khí ; ánh sáng ; thức ăn…
- Nhóm 4 hs thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.

- Hs mở sgk quan sát tranh.

- Con người cần: Thức ăn, nước uống, nhiệt độ thích hợp, ánh sáng…
- Con người còn cần: Nhà ở, tình cảm, phương tiện giao thông …
- Hs lắng nghe.

- 4 hs hợp thành 1 nhóm theo chỉ định của gv.

- Các nhóm bàn bạc chọn ra 10 thứ mà em thấy cần phải mang theo khi đến hành tinh khác.

- Tõng nhãm tham gia chơi





Thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013

Tập làm văn

nhân vật trong truyện

I.Mục tiêu:

1.Hs biết: Văn kể chuyện phải có nhân vật. Nhân vật trong chuyện là người, là người, là vật, là đồ vật, cây cối …được nhân hoá.

2.Tính cách của nhân vật được bộc lộ qua hành động, lời nói, suy nghĩ của nhân vật.

3.Bước đầu biết xây dựng nhân vật trong bài văn kể chuyện đơn giản.

II.ĐỒ dùng dạy học:

-VBT tiếng việt 4 tập 1.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.Bài cũ:5’
- Bài văn kể chuyện khác các thể loại văn khác ntn?

2.Bài mới:32’
*.Giới thiệu bài.

HĐ1.PhÇn nhận xét:

Bài 1:

- Hãy kể tên các chuyện các em mới học?

- Kể tên các nhân vật có trong 2 truyện?

- Gv nhận xét, chốt ý đúng.


	- Bài văn kể chuyện có nhân vật.

- Hs theo dõi.

- Dế MÌn bênh vực kẻ yếu

Sự tích hồ Ba Bể.

*Nhân vật là con vật:

- Dế MÌn, chị Nhà Trò, Giao Long, Nhện. 

*Nhân vật là người:

- Hai mẹ con người nông dân, bà ăn xin, những 

người dự lễ hội.

	Bài 2: Nhận xét tính cách nhân vật.

- Nêu tính cách của mỗi nhân vật trong truyện?

- Căn cứ vào đâu em có nhận xét như vậy?

c.PhÇn ghi nhí:

- Gọi hs đọc ghi nhớ.

HĐ2.Thùc hành:

Bài 1:

- Bà nhận xét về tính cách từng cháu ra 
sao?

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 2: 

- Gv hướng dẫn  hs tranh luận những việc có thể xảy ra và đi đến kết luận.

3.Củng cố dặn dò:3’
- Hệ thống nội dung tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc yêu cầu của bài.

- Hs trao đổi cặp, trả lời câu hỏi.

+Dế MÌn: khẳng khái, có lòng thương người.

Căn cứ vào lời nói, hành động của Dế MÌn.

+Mẹ con người nông dân: giàu lòng nhân hậu…
- 2 hs đọc ghi nhớ

- Hs đọc đề bài, quan sát tranh.

- Hs nêu đáp án:

- Hs đọc đề bài.

- Hs thảo luận nhóm 4.

+Hs đặt ra hai tình huống:

- Nếu bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác

- Nếu bạn nhỏ không biết quan tâm đến người khác.

- Hs thi kể trước lớp.

- HS hệ thống


Toán
luyện tập
I.Mục tiêu:  Giúp hs: 

- Luyện tập tính giá trị biểu thức có chứa một chữ.

- Làm quen công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a.

II.Các hoạt động dạy học:

	1.Kiểm tra bài cũ:5’

- Gọi hs tự lấy ví dụ về biểu thức có chứa một chữ và tính giá trị.

- Gv chữa bài, nhận xét.

2.Bài mới:29’
a- Giới thiệu bài.

b.Thực hành:

Bài 1:Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu)

+Nêu cách tính giá trị biểu thức của từng 

phần?
	- 2 hs chữa bài.

- Hs theo dõi.

- 1 hs đọc đề bài.

-Hs nêu



	- Tổ chức cho hs làm bài vào vở, 3 hs lên bảng làm 3 phần.

- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài 2: Tính giá trị biểu thức.

- Gọi hs đọc đề bài.

+Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức?

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân, 4 hs lên bảng giải 4 phần.

- Chữa bài, nhận xét.
Bài 3: Viết vào ô trống ( theo mẫu)

- Gọi hs đọc đề bài. giải thích mẫu.

- Tổ chức cho hs làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.

Bài 4: Giải bài toán.

+Nêu công thức tính chu vi hình vuông?

- Tổ chức cho hs dựa vào công thức tính chu vi hình vuông theo độ dài cạnh a đã cho.

- Chữa bài, nhận xét.

3.Củng cố dặn dò:3’
- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	a

6 
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 a

5

6 x 5 = 30

7

6 x 7 =  42

10

6 x 10 = 60

a.NÕu n = 7 thì 35 + n x 3 = 35 + 7 x 3

                                           = 35 + 21 = 56
b.NÕu n = 9 thì 168 - m x 5 = 168 - 9 x 5

                                         = 168 - 45 = 123

c.NÕu n = 34 thì 237 - ( 66 + x ) 

   = 237 - ( 66 +34 ) = 237 - 100 = 137

d.Nếu y = 9 thì 37 x ( 18 : y ) 

    = 37 x ( 18 : 9 ) = 37 x 2 = 74

- 1 hs đọc đề bài.

- Hs chữa bài .

+a = 3 cm; P = a x 4 = 3 x 4 =12 ( cm)

+ a = 5 dm ; P = a x 4 = 5 x 4 = 20 ( dm)

+a = 8 m ; P = a x 4 = 8 x 4 = 32 ( m)

HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông


Khoa học

trao đổi chất ở người

I.Mục tiêu:

Sau bài học hs biết:

- Kể ra những gì hằng ngày cơ thể lấy vào và thải ra trong quá trình sống.

- Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất.

- Viết hoặc vẽ được sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.

II.ĐỒ dùng dạy học:

- Hình trang 6; 7 phóng to - Giấy A4, bút vẽ.

III.các hoạt động dạy học :

	1.KiÓm tra bài cũ. 4’
- Hãy nêu những yếu tố cần cho sự sống của con người?

-Gv nhận xét, ghi điểm

2.Bài mới:29’

*Giới thiệu bài-ghi đầu bài.
HĐ1: Tìm hiểu về sự trao đổi chất của người.

B1: Gv yêu cho hs: Quan sát và thảo luận theo cặp.

- Kể tên những gì được vẽ trong hình 1 sgk trang 6?

- Nêu những thứ đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của con người?

- Cơ thể lấy gì ở môi trường và thải ra những gì?
B2: Các nhóm báo cáo kết quả.

B3: Gv kết luận: sgv.

- Gọi hs đọc mục " Bạn cần biết".

- Trao đổi chất là gì?
	- 2 hs nêu.

Hs theo dõi.
Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.
- Thức ăn. không khí, nước uống…
- Lấy thức ăn, nước uống….thải ra các chất thải, rác thải…
-Đại diện một số cặp trình bày.

-  2hs đọc mục "Bạn cần biết"

	- Nêu vai trò của sự trao đổi chất đối với con người, động vật, thực vật ?
HĐ2: Thực hành viết hoặc vẽ sơ đồ về sự trao đổi chất giữa cơ thể con người với môi trường.

B1: Tổ chức cho hs làm việc cá nhân.

B2: Trình bày sản phẩm.

B3: Gv nhận xét.

3.Củng cố dặn dò:2’
- Hệ thống nội dung bài.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- Dựa vào mục "Bạn cần biết" trả lời câu hỏi.

- Hs vẽ sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.

- Hs trình bày sản phẩm và ý tưởng của mình trong bài vẽ.

 


Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp
I - Mục tiêu:

-  Thấy đ​ược ​ưu, nhược điểm của bản thân và tập thể trong tuần qua.

- Nắm đ​ược ph​ương h​ướng phấn đấu tuần tới.

- Có ý thức v​ươn lên trong học tập và rèn luyện, tự giác tích cực.

II. Nội dung: 

1. Lớp trư​​​​​​ởng điều hành, các tổ tr​​​​​ưởng báo cáo tình hình của tổ: 
- Lớp tr​​​​​​ưởng ổn định tổ chức lớp.
- Các tổ trưởng nhận xét tình hình của tổ.
- Lớp trưởng nhận xét các mặt hoạt động trong tuần.

2. GV nhận xét chung về các mặt hoạt động.

- Tuyên dư​​​​​​ơng một số học sinh chăm chỉ học tập đạt nhiều điểm tốt, trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, viết đẹp, tích cực lao động, đoàn kết bạn bè, kính trọng thày cô,....

- Nhắc nhở một số em ch​​​​​ưa tích cực trong các hoạt động của lớp .

3. Ph​​​​​​­¬ng h​​​​​­íng tuần 2

 + Phát huy vai trò của cán bộ lớp.

 + Thực hiện tốt nội quy: đi học đúng giờ; không la cà khu vực ao bơi; không tắm ngay sau khi tan học; tắt điện, quạt khi ra khỏi lớp.
 + Tích cực học và làm bài tập.
 + Thực hiện  an toàn giao thông
Giáo dục an  toàn giao thông
Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đ​ường bộ

 I-Mục tiêu:  

- Nhớ và giải thích nội dung một số biển báo hiệu giao thông đã học.

 - Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông, mô tả đ​ược các biển báo hiệu đó.

- Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi ng​ười tuân theo hiệu lệnh của biển báo giao thông.

II - Chuẩn bị :- Hình vẽ một số biển báo giao thông, một số mô hình biển báo giao thông.
III - Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động1:  Trò chơi :"Tập làm phóng viên"
- Cho HS tự lên đóng vai phóng viên của tờ báo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia phỏng vấn các bạn. 

- GV có thể gợi ý HS câu hỏi:

(?) ở gần nhà bạn có những biển báo hiệu nào?  Chúng đ​ược đặt ở đâu? Mọi ng​ười ở gần đó có biết nội dung các biển báo hiệu đó không? Những biển đó có để đúng vị trí không?   

Hoạt động 2: Tìm hiểu các biển báo hiệu đã học  
GV giới thiệu các nhóm biển báo. Yêu cầu HS nêu đặc điểm chung.

GV giới thiệu tên một sô biển báo.

* Chơi trò chơi: Nhớ tên biển báo

- GV viết tên các nhóm biển báo lên bảng.

- GV nêu tên trò chơi, giải thích luật chơi và cách chơi đó cho HS tham gia chơi

- GV nhận xét cho điểm tuyên d​ương nhóm chơi tốt.

- Liên hệ giáo dục HS: Em và mọi người xung quanh em đã tham gia đúng luật giao thông chưa?
- GV nhận xét tổng kết giờ học.

- Dặn HS thực hiện đúng luật giao thông.
	- HS tham gia trò chơi: 1HS làm phóng viên đi phỏng vấn các bạn trong lớp dựa vào các gợi ý  của GV

HS quan sát, nêu đặc điểm chung
1- Nhóm biển báo cấm: hình tròn, màu trắng có viền màu đỏ, hình vẽ màu đen biểu thị nội dung cấm.

2- Biển hiệu lệnh: Hình tròn màu xanh lam, có hình vẽ hoặc kí hiệu biểu thị hiệu lệnh phải tuân theo.
- 4 nhóm, mỗi nhóm 4-5 em. 

Mỗi em cầm 1 biển báo xếp vào đúng nhóm của nó sau đó đọc tên biển báo hiệu đó, nêu ý nghĩa của biển báo đó, em thứ nhất xong tiếp đến em thứ hai........

- Tự liên hệ trả lời.

- Nghe
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